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Chương 5 
MẠCH TẠO SÓNG HÌNH SIN 

 
Mạch tạo sóng hình sin tạo ra tín hiệu sin chuẩn về biên độ và tần số, thường dùng làm nguồn 

tín hiệu để kiểm tra đặc tính của các linh kiện, các mạch khuếch đại và các thiết bị điện tử khác. 
Tín hiệu hình sin còn dùng làm sóng mang, sóng điều chế trong kỹ thuật thu phát vô tuyến điện … 

Dựa theo đặc tuyến về linh kiện và tần số dao động, ta có thể phân loại các dạng tạo sóng hình 
sin như sau: 

• Dao động RC: linh kiện quyết định tần số dao động là RC, tần số làm việc từ dưới 1 Hz đến 
1 KHz, gồm mạch dao động dời pha, dao động cầu Wien, dao động cầu T đôi … 

• Dao động LC: linh kiện quyết định tần số dao động là LC, tần số làm việc từ 100 KHz đến 
hàng GHz, gồm mạch dao động điều hợp LC, dao động ColpiHz, Hartley, dao động dùng tính 
thể áp điện … 

 
6.1. NGUYÊN LÝ TẠO DAO ĐỘNG VÀ DUY TRÌ DAO ĐỘNG 

Hãy khảo sát lại nguyên lý hối tiếp trong sơ đồ khối mạch khuếch đại như hình 6.1.1. 

Khuếch đại
Av

Hồi tiếp β

0/VV ii =
-

+

α== /VAVAV ivivo

-

+

γβ=β /VAV ivo

-

+

Hình 6.1.1. Hồi tiếp dương tạo dao động  
Khi mới cấp điện cho mạch, do sự biến thiên nguồn điện, sẽ cho một biến thiên điện áp ngõ 

vào Vi. Qua mạch khuếch đại sẽ tạo áp ngõ ra Vo = AV Vi với góc lệch pha α so với áp ngõ vào. 
Điện áp ngõ ra Vo lại qua mạch hồi tiếp cho tín hiệu vào. Nếu là hồi tiếp âm, tín hiệu hồi tiếp về sẽ 
ngược pha với tín hiệu ban đầu ở ngõ vào và làm suy giảm biên độ tín hiệu vào, do đó biên độ tín 
hiệu ngõ ra của mạch khuếch đại cũng bị giảm theo … Kết quả là khi nguồn điện ổn định, sự biến 
thiên tín hiệu vào bị triệt tiêu và biến thiên tín hiệu ở ngõ ra cũng bị triệt tiêu, mạch sẽ ổn định ở 
mức phân cực DC. Nếu là hồi tiếp dương, tín hiệu hồi tiếp về sẽ đồng pha với tín hiệu ban đầu ở 
ngõ vào và làm tăng biên độ tín hiệu vào. Biên độ tín hiệu ngõ ra của mạch khuếch đại cũng tăng 
theo. Kết quả là ở ngõ ra của mạch luôn xuất hiện tín hiệu AC (gọi là tín hiệu dao động) trong khi ở 
ngõ vào không cần tín hiệu kích thích đưa từ bên ngoài vào. Tín hiệu vào có được do mạch hồi tiếp 
cung cấp từ ngõ ra trở về. 

Bài giảng Kỹ thuật điện tử 146 



Chương 5 - Mạch tạo sóng hình sin 

Khối hồi tiếp dương đóng vai trò quyết định trong việc tạo tín hiệu dao đông. Khối khuếch đại 
khuếch đại tín hiệu dao động đã bị suy giảm sau khi truyền qua khối hồi tiếp, duy trì biên độ dao 
động ổn định ở ngõ ra. Nếu khối hồi tiếp β không có tín chọn lọc tần số, mạch sẽ tạo tín hiệu xung 
vuông ở ngõ ra. Nếu β có tính chọn lọc tần số, chẳng hạn β là mạch cộng hưởng ở tần số fo, thì chỉ 
có tín hiệu tần số fo được chọn lọc đưa vào mạch khuếch đại, và ở ngõ và của mạch chỉ xuất hiện tín 
hiệu dao động hình sin tần số fo

Hãy tìm điều kiện tổng quát để xuất hiện dao động. 

Từ hình 6.1.1, để có tín hiệu dao động ở ngõ ra, điện  áp hồi tiếp  tiếp trở về phải có biên độ và 
pha trùng với biên độ và pha của điện áp ngõ vào: 

     i

.

VO

..
VAVV β=β=

suy ra:  1Av =β          (6.1.1) 

là điều kiện về biên độ 

 và: arg (β.AV) = 0         (6.1.2) 

là điều kiện về pha. 

(6.1.1) và (6.1.2) là các điều kiện tổng quát để tạo vào duy trì dao động. 

Trong thực tế, điều kiện OA.β  = 1 rất khó đạt, người ta thường cho VA.β  hơi lớn hơn 1 để dễ 

dao động và thực hiện ổn định biên độ tín hiệu dao động ngõ ra bằng cách thêm mạch hồi tiếp âm 
vào bộ khuếch đại. Khi đó đại lượng AV trong (6.1.1), phải hiểu là hệ khuếch đại của mạch có hồi 
tiếp âm. 
 
6.2.MẠCH TẠO SÓNG RC 

6.2.1  Mạch dao động dời pha 

Hình 6.2.1 a là sơ đồ nguyên lý của mạch dao động dời pha. Khối hồi tiếp gồm 3 mạch RC tạo 
ra sự lệch pha giữa áp ngõ ra và áp ngõ vào là 180o, qua tầng đệm có tổng trở nhập cao để tránh 
ảnh hưởng đến đặc tính khối hồi tiếp. Tín hiệu sau đó được đưa qua mạch khuếch đại đảo pha có hệ 
khuếch đại AV và đưa trở về ngõ vào khối hồi tiếp. 

C

R

C

R

C

R

Đệm
Av=1

KĐ đảo
pha Av

-

+

V1

-

+

V1=βV1=βAvVo
-

+

V1=AvVo

Vo

-

+

C

R

C

R

C

R

-

+

V1 V2

(b) Khối hồi tiếp(a) Sơ đồ nguyên lý

Hình 6.2.1. Mạch dao động dời pha  

Bài giảng Kỹ thuật điện tử 147



Chương 5 - Mạch tạo sóng hình sin 

Để tính toán định lượng (xác định tần số dao động và giá trị tối thiểu cần có của hệ số khuếch 
đại AV) ta xét sơ đồ của mạch hồi tiếp (h. 6.2.1 b), viết các phương trình dòng điện vòng rồi tìm ra 

giá trị hệ số hồi tiếp 
1

2

V
V

=β . Kết quả có: 

 
])RC(5[RCj)RC(61

)RC(j
V
V

22

3

1

2

ω−ω+ω−
ω−

==β       (6.2.1) 

từ đó ta có: 

 
])RC(5[RCj)RC(61

A)RC(j
22

V
3

V ω−ω+ω−
×ω−

=Αβ       (6.2.2) 

Để thỏa mản điều kiện về pha (6.1.2), góc pha của biểu thức (6.2.2) phải bằng không. Suy ra: 

  1 – 6 ( )  0RC 2 =ω

Tần số thoả mãn hệ thức này chính là tần số dao động: 

 hayf
RC6
1

o =ω o = 
RC62

1
π

       (6.2.3) 

Tương tự, để thỏa mãn điều kiện về biên độ (6.1.1), modul của biễu thức (6.2.2) phải bằng 1. Suy ra: 

 ( ) 3
o

22
o

2
o

22
o

o
V )RC(

])RC(5[)RC(])RC(61[1A
ω

ω−ω+ω−
=

ωβ
=→  

 29

6
1

6
15

6
1

A 3

2

V =

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=→               (6.2.4) 

Đây là giá trị tối thiệu của AV để đảm bảo duy trì dao động. 

• Ví dụ 6.1: Mạch dao động dời pha dùng KĐTT như hình 6.2.2. 
tính các giá trị R. C. R1, R2 sao cho tín hiệu dao động ở ngõ ra có tần số fo = 1 KHz. Cho KĐTT có Ri 
= 1 MΩ, Ro ≈ 0. 

C

R

C

R

C

R

-

+ Vo

-

+

Hình 6.2.2

R1

-

+

R2

 
      

Giải  
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Từ (6.2.3) ta tìm được  

  RC = s105,6
6102

1
6f2

1 5
3

o

−×=
×π

=
π

 

Chọn R = 10 K, tìm được C: 

  F105,6
10

105,6
R
105,6C 9

4

55
−

−−

×=
×

=
×

=  

Chọn C = 0,0068 µF , từ (6.2.4), ta có: 

  12
1

2 R29R29
R
R

=→=  

Chọn R1 << Ri để tránh ảnh hưởng của tổng trở vào bộ KĐTT lên hệ thức tính hệ số khuếch đại. 

Ta chọn  R1 = 10 K    
R2 = 29 x 10 = 290 K 

Trong thực tế, R2 là 1 biến trở nối tiếp với một điện trở để cần chỉnh sao cho 29Av = , lúc đó 

dạng sóng ngõ ra sẽ hoàn toàn sin (không bị méo). Ngoài ra, để điều chỉnh được tần số dao động, ta 
thay ba điện trở R bằng ba biến trở đồng trục như hình 6.2.3 

C

R

C

R

C

R

-

+ Vo

-

+

Hình 6.2.3

R1

-

+

R2

R R R

R2
’

 
6.2.2. Mạch dao động cầu Wien 

Ta khảo sát mạch dao động cầu Wien như hình 6.2.4: 

Nhánh cầu Wien R1C1R2C2 tạo thành khối tiếp dương, còn R3 R4 là nhánh hồi tiếp âm để ổn 
định biên độ tín hiệu dao động ở ngõ ra. 
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R1
C1

R2
C2

-

+

Vo

-

+

Hình 6.2.4. Mạch dao động cầu Wien

R3

R4

βVo

-

+

R1
C1

R2
C2 V2

-

+

-

+

V1

(a) Sơ đồ nguyên lý (b) Khối hồi tiếp là nhánh cầu Wien

Hãy xác định hàm truyền khối hồi tiếp dương (hình 6.2.4 b) 

 
))CRj/(11(R)CRj1/(R
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1R
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V
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ω

==β  

Sau vài biến đổi đơn giản sẽ có: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ω

−ω+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++
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11
22

1

2

2

1

CR
1CRj

C
C

R
R

1

1      (6.2.5) 

Mạch khuếch đại không đảo có: 

AV = 1 + 
3

4

R
R

         (6.2.6) 

Từ đó xác định được tích βAV

Để thỏa mãn điều kiện về pha phải có 

  
2121

o
11

22 CCRR
10

CR
1CR =ω→=

ω
−ω  

hay:  fo = 
2121 CCRR2

1
π

              (6.2.7) 

Tương tự, để thỏa mãn điều kiện về biên độ phải có 
β

=
1AV  Suy ra: 

 
1

2

2

1

3

4

C
C

R
R

1
R
R

1 ++=+        (6.2.8) 

Thực tế, để đơn giản, ta thường chọn: R1 = R2 = R, C1 = C2 = C 

Từ (6.2.7) và (6.2.8) suy ra: 

  fo = 
RC2
1
π

         (6.2.9) 
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và   R4 = 2R3          (6.2.10) 

Để điều chỉnh tần số dao động, ta dùng biến trở kép 
thay cho R1R2, còn điều chỉnh hệ số khuếch đại, ta thay 
R4 bằng biến trở như ở mạch dao động dời pha. 

R4

-

+
Vo

+

R3

R5

Vi

-

+

RT

-

Hình 6.2.5. Ổn định biên độ dao động
bằng linh kiện phi tuyến

Một phương pháp khác tự động ổn định biên độ tín 
hiệu ra qua việc điều chỉnh hệ số khuếch đại, bằng cách 
thêm linh kiện phi tuyến vào nhánh hồi tiếp âm R3, R4. 
Chẳng hạn như hình 6.2.5, ta thêm điện trở nhiệt 
(thermistor) vào nhánh hồi tiếp âm. 

Theo (6.2.10), để mạch dao động, ta phải có: 

  R4 = 2R3

  R5  = RT = 2R3

  RT + 2R3 – R5   (6.2.11) 

  Av = 1 + 
3

T5

R
RR +

 

Khi biên độ tín hiệu ra tăng, thì dòng qua RT tăng làm RT nóng lên. Kết quả là RT giảm, kéo 
theo AV giảm và biên độ ngõ ra giảm trở lại. Tương tự khi Vo giảm, RT tăng làm AV tăng, Vo tăng 
trở lại. Đương nhiên, hệ số nhiệt của RT phải được chọn thích hợp mới ổn định được biên độ tín hiệu 
dao động ngõ ra. 

6.3. MẠCH TẠO SÓNG LC 

RB

RE

C

CECB

L

n:1

Hình 6.3.1. Mạch dao động điều hợp LC

+Vcc 6.3.1 Mạch dao động điều hợp LC 

Hình 6.3.1. là một dạng mạch dao động điều hợp 
LC. Q đóng vai trò mạch khuếch đại E.C. khung cộng 
hưởng LC quyết định tần số dao động và tạo hồi tiếp 
dương qua biến áp đưa tín hiệu về cực B. Cực tính hay 
chiều quấn các cuộn dây phải được chọn thích hợp 
(thể hiện qua các dấu chấm trên hình vẽ) mới có hồi 
tiếp dương. 

Hình 6.3.2 a là mạch tương đương của hình 6.3.1. 
Để đơn giản, ta bỏ qua 1/hoE, điện dung vào và ra của 
Q, điện cảm rò và điện dung ký sinh của biến áp. Hình 
6.3.2 b là mạch tương đương phản ánh hiE về sơ đồ cấp 
biến áp. 

Từ hình 6.3.2 a, ta tính được hệ số hồi tiếp: β = -n 

Từ hình 6.3.2 b, ta có: 

Vo = -hfE IB x ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ωω Cj/1//Lj//

n
h

2
iE  
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hiE

hfE.iBvi=VBE

IB

(a)

B C

E

L

1:n

C Vo nVo

++

+

-

- -

hiE
hfE.iB

LC Vo

-

+

n2

(b)

Hình 6.3.2. Mạch tương đương h.6.3.1 (a) Mạch tương đương phản ánh hiE về sơ cấp biến áp (b)  
Sau vài biến đổi đơn giản sẽ đi đến: 

 

 AV = 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

ω
−ω+

−==

L
1C

n
h

j1

n/1h
V
V

V
V

2
iE

2

fE
be

O

i

O  

Để thỏa mãn điều kiện dao động: arg (Avβ) = 0 0
L

1C =
ω

−ω→  

  
LC
1

0 =ω  

  fo = 
LC2

1
π

            (6.3.1) 

  1
n

h1A fE
V =→=β  

  n = hfE    (6.3.2) 

Trong thực tế, do ảnh hưởng của điện dung ngõ vào và ngõ ra của mạch khuếch đại, tần số dao 
động fo sẽ bị thay đổi chút ít. Để điều chỉnh fo, ta có thể chỉnh C, hoặc chỉnh lỏi cuộn dây để thay 
đổi L. 

RB

RE

C

CE

CB

L

Hình 6.3.3. Mạch dao động Hartley

+Vcc

1

2

3

1n13

n12 n=

Vo

-

+

6.3.2. Mạch dao động Hartley 

Dao động Hartley còn gọi là dao động ba điểm điện 
cảm, dạng mạch tương tự như dao động điều hợp LC, chỉ 
có điểm khác biệt là biến áp hồi tiếp dương được thay 
bằng biến áp tự ngẫu, lấy từ cuộn dây dao động L. 

Hình 6.3.3. là dạng mạch dao động Hartley trong đó 
tầng khuếch đại mắc B chung. Tụ CB nối cực B xuống 
masse về mặt AC, tạo cách ghép B chung (tín hiệu vào ở 
cực E, tín hiệu ra ở cực C). Mạch cộng hưởng LC mắc ở 
ngõ ra. Cuộn L có 3 đều ra, hình thành biến áp tự ngẫu: 

Cuộn 31 tham gia vào mạch cộng hưởng, cuộn 21 tạo 
tín hiệu hồi tiếp đưa về ngõ vào cực E. Do phân bố điện 
thế trên cuộn L, điện thế điểm 2 (so với đất) luôn luôn 
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cùng pha với điện thế điểm 3 (tức ngõ ra), nghĩa là hồi tiếp thuộc loại hồi tiếp dương. Như vậy tụ CE 
dẫn tín hiệu hồi tiếp đồng thời ngăn DC giữa mạch C và E Giá trị CE được chọn đủ lớn hơn C để 
không ảnh hưởng đến tần số dao động. 

hiB

hfB.IEVi

IE

(a)

E C

B

LC Vo

nVo

++

- -

LC Vo

-

+

(b)

Hình 6.3.4. Mạch tương đương h.6.3.3 (a) Mạch tương đương phản ánh hiB//RE về sơ cấp biến áp (b)

+

-

IC

RE

hfB.IE

 
Để tính AV, ta phản ánh về sơ cấp biến áp như hình 6.3.4b ( iBE h//R )
Từ đó: 

 Vo = hfB IE × ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

ω
−ω

+ L
1C

n
)R//h(

j1

n/)R//h(

2
EiB

2
EiB  

Mà  IE = 
iB

i

h
V  

Thay IE vào biễu thức trên, ta tìm được: 

 AV = 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

ω
−ω+

=

L
1C

n
)R//h(

j1

n)R//h(x
h
h

V
V

2
EiB

2
EiB

iB

fB

i

O  

Mặt khác, từ hình (6.3.3 a) , ta có hệ số hồi tiếp β = n 

Do đó   Av

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

ω
−ω+

=β

L
1C

n
)R//h(j1

)R//h(x
h
h

2
EiB

EiB

iB

fB  

để thỏa điều kiện dao động: 

 arg ( )
LC2

1f0
L

1C0A OV
π

=→=
ω

−ω→=β      (6.3.3) 

      1
n

)R//h(x
h
h1A EiB

iB

fB
V =→=β  

 n = 
iBE

EfB

hR
R.h
+

          (6.3.4) 
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6.3.4. Mạch dao động Colpitts 

Dao động Colpitts còn gọi là dao động ba 
điểm điện dung. Mạch hồi tiếp dương được tạo 
bởi 2 tụ điện nối tiếp trong khung cộng hưởng, 
hình thành 2 điện áp đảo pha nhau trên hai tụ 
điện. 

Hình 6.3.5 là dạng mạch dao động colpitts 
mắc E chung. Mạch cộng hưởng gồm L, C1, C2 
mắc ở ngõ ra (cực collector). Theo sự phân bố 
điện thế trên cuộn L, điện áp trên tụ C2 (cũng 
chính là điện áp hồi tiếp về cực B thông qua tụ 
CB) ngược pha với điện áp trên tụ C1 (cũng là 
điện áp ra Vo) tầng khuếch đại E.C vốn có Vo 
ngược pha với Vi , vì vậy hồi tiếp ở đây là hồi 
tiếp dương. Cuộn RFC tại cực C là cuộn cản 
cao tần (radio frequency choke), có điện cảm 
rất lớn trong vùng tần số dao động. Vì vậy, về mặt AC, xem như cuộn RFC hở mạch.  

RB

RE

C1

CECB

RFC

Hình 6.3.5. Mạch dao động Colpits

+Vcc

Vo
-

+

C2

βVo

-

+ Vo

+

-

L

Hình 6.3.6 a là mạch tương đương của h. 6.3.5. và hình 6.3.6 b là phần mạch tương đương để tính 
hệ số hồi tiếp 

hfE.IB

(a)

BC

E

L

C1

Vo

+

-

L

C2

(b)

Hình 6.3.6. Mạch tương đương h.6.3.5 (a) Mạch tương đương tính βf (b)

+

-

C2
βVo

RB hiE Vi

+

-

IB
+

-

βVoVo

+

-

Ri = RB//RiE

 
Hệ số khuếch đại của tầng xác định bởi: 

  AV = 
BE

B

B

O

i

O

V
I

I
V

V
V

×=  

Theo h. 6.3.6 a: 

  
)CLCCC(RjLC1

Lj)LC1(Rh
I
V

21
2

21i1
2

2
2

i
fE

B

O

ω−+ω+ω−
ω+ω−

×−=  

với Ri =  ( )BiE R//h

Mặt khác  
iEBE

b

h
1

V
I

=  
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Vậy   AV = -
)CLCCC(RjLC1

Lj)LC1(R
h
h

21
2

21i1
2

2
2

i

iE

fE

ω−+ω+ω−
ω+ω−

×  

Từ hình 6.3.6 b, ta tính được hệ số hồi tiếp 

  
Lj)LC1(R

R

2
2

i

i

ω+ω−
=β  

như vậy: AV
)CLCCC(RjLC1

R

21
2

21i1
2

i

ω−+ω+ω−
−

=β  

để thỏa mãn điều kiện dao động: arg ( ) 0AV =β phải có 

  C1 + C2 - 

21

21
O21

2

CC
CCL

10CLC

+

=ω→=ω  

Hay  fo = 

21

21

CC
CCL2

1

+
π

            (6.3.5) 

Tương tự, muốn cho βVA = 1 phải có: 1 -  i1
2
o RLC −=ω

Hay   ( BiEi
2

1 R//hR
C
C

== )           (6.3.6) 

6.3.4. Mạch tạo sóng dùng tinh thể thạch anh 

Các mạch dao động LC ở trên có nhược điểm là tần số dao động không ổn định do các giá trị L 
và C biến thiên theo nhiệt độ, và phải cân chỉnh L hoặc C mới đạt tần số yêu cầu. Để có được tần 
số dao động chính xác, ổn định do các giá trị L và C mới đạt tần số yêu cầu. Để có được tần số dao 
động chính xác, ổn định, không phải cân chỉnh, người ta thay thế khung cộng hưởng LC bằng tinh 
thể áp điện, như thạch anh (quartz) chẳng hạn. 

F

e

(a) Chuyển đổi điện cơ

F

e

(b) Chuyển đổi cơ điện

Hình 6.3.7. Đặc tiùnh chuyển đổi năng lượng điện cơ của tinh thể điện áp  
Đặc tính của tính thể áp điện có thể tóm tắt như sau (hình 6.3.7): Khi ta áp lên bề mặt tính thể 

một dao động điện, tinh thể sẽ rung và tạo dao động cơ học hoặc nếu tác động lên bề mặt tình thể 
một áp lực, trên bề mặt sẽ xuất hiện một sức điện động. Tùy thuộc vào kích thước, bề dày, mắt cắt 
(do nhà sản xuất chế tạo), mỗi phiến tinh thể áp điện có một tần số cộng hưởng cơ nhất định, từ đó 
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sinh ra một dao động điện, cộng hưởng ở tần số tương ứng . Điều cần lưu ý là tinh thể áp điện hoàn 
toàn  cách điện, chỉ có dao động điện áp xuất hiện trên bề mặt của tinh thể 

Do đặc tính hoạt động như mạch cộng hưởng của tính thể áp điện, ta có thể mô phỏng “mạch 
điện tương đương” của tinh thẩ áp điện để dễ giải thích, như hình 6.3.8. 

Xtal
LC R

Co

(a)
(b)

Hình 6.3.8. Ký hiệu tinh thể thạch anh (a) và mạch điện tương đương của nó (b)  
C,L: Điện dung và điện cảm tương đương của tinh thể thạch anh, trị số phụ thuộc vào đặc tính cơ 
của nó; R: đặc trưng cho tồn tại hao năng lượng khi chuyển từ cơ sang điện hoặc ngược lại; Co: điện 
dung hình thành do bản cực và dây nối. Chẳng hạn, một tinh thể thạch anh có tần số cộng hưởng ở 4 
MHz, có các tham số tương đương tiêu chuẩn như sau: L = 100mH, R = 100Ω, C = 0,015 pF, Co = 5 
pF. Do đó hệ số phẩm chất của mạch cộng hưởng thạch anh có giá trị rất lớn: 

  26000
C
L

R
1Q ==  

Từ hình 6.3.8 b ta tính được tổng trở tương đương của mạch: 

  Zp = 
O

2
O

2

CCCC
1LC1

ω−+
−ω

×
ω

       (6.3.7) 

Hệ thức (6.3.7) cho thấy có 2 tần số cộng hưởng đối với tinh thể thạch anh: 
• Một tần số cộng hưởng làm cho Zq = 0, gọi là tần số cộng hưởng nối tiếp. 

fS = 
LC2

1
π

         (6.3.8) 

• Một tần số cộng hưởng làm cho Zq = ∞ , gọi là tần số cộng hưởng nối song song: 

fp = 
OC

C1
LC2

1
+

π
        (6.3.9) 

Tần số cộng hưởng nối tiếp hơi nhỏ hơn tần số cộng hưởng song song. Tần số cộng hưởng của 
tinh thể thạch anh có thể được điều chỉnh đôi chút bằng 
cách mắc thêm một tụ điện vi chỉnh CS nối tiếp (hình 
6.3.9) 

Cách mắc trên chỉ thay đổi được tần số cộng hưởng 
nối tiếp, không thay đổi được tần số cộng hưởng song 
song. 

Hình 6.3.10 là một dạng mạch dao dộng dùng tinh 
thể áp điện ở tần số cơ bản. Đây là dạng dao động Colpitts, trong đó cuộn dây L được thay bằng 
thạch anh (Xtal). Mạch dao động ở tần số cộng hưởng nối tiếp của Xtal; ở tần số này tổng trở của 
Xtal cực tiểu, điện áp hồi tiếp dương đưa từ cực C vè cực B đặt cực đại. Còn ở các tần số khác tổng 

XtalCs

Hình 6.3.9. Điều chỉnh tần số cộng
hưởng nối tiếp của tinh thể thạch anh
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trở của Xtal rất lớn, tín hiệu hồi tiếp dương đưa về bị suy giảm rất nhiều nên mạch không thể dao 
động ở các tần số này được. 

RB

RE CEC2

Hình 6.3.10. Mạch dao động dùng tinh thể thạch anh

+Vcc

-

+

Vo

Xtal

C1

fs

RC
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